
Nghiên cứu rối loạn dung nạp glucose 
ở bệnh nhân xơ gan 

 

Nguyễn Hoàng Hội* 
Đoàn Văn Đệ** 
Nguyễn Văn Nam*** 

Tóm tắt 
Nghiên cứu rối loạn dung nạp glucose (RLDNG) và đái tháo đường (ĐTĐ) ở 83 bệnh nhân (BN) xơ gan 

do viêm gan B virut (HBV), viêm gan C virut (HCV) và do rượu tại Bệnh viện 103, kết quả thu được như sau: 
- Tỷ lệ RLDNG là 34,9%; ĐTĐ 21,7%. 
- Tỷ lệ RLDNG ở nhóm BN xơ gan do HCV là 58,3%, cao hơn so với ở nhóm xơ gan do rượu 

(42,4%) và xơ gan do HBV (21,1%). 
- Tỷ lệ ĐTĐ ở nhóm xơ gan do HCV là 41,7%, cao hơn so với ở nhóm xơ gan do rượu (28,6%) và 

xơ gan do HBV (18,4%). 
* Từ khoá: Xơ gan; Rối loạn dung nạp glucose. 

 

Study of Glucose intolerance in patients 
with liver cirrhosis 

Summary 
Oral glucose tolerance was tested in heterogenous group of 83 patients with liver cirrhosis, the 

results showed that the prevalence of cirrhosis is 43.4%, 34.9% of  impaired glucose tolerance and 
21.7% was diabetic. 

Prevalene of diabetes mellitus impared gluccose tolerance was higher in HCV infected patients 
(58.3%) than in HB-infected subjects (18.4) and than in cirrhosis caused by alcohol 

* Key words: Liver cirrhosis; Glucose intolerance. 
 

Đặt vấn đề 
 

Xơ gan là một bệnh mạn tính gây thương tổn nặng lan tỏa ở các tiểu thùy gan. Tổn 
thương chủ yếu là mô xơ phát triển mạnh, cấu trúc các tiểu thùy và mạch máu của gan bị 
đảo lộn không hồi phục được.  

Gan là một trong những cơ quan chính tham gia chuyển hóa glucose. Mối liên quan giữa 
bệnh gan mạn tính với tình trạng rối loạn chuyển hóa glucose đã được đề cập từ những 
năm đầu của thế kỷ 19, cú thuật ngữ “đái tháo đường do gan” (hepatogenous diabetes), sự 
rối loạn chuyển hóa glucose có liên quan với bệnh gan mạn tính tiến triển tới giai đoạn xơ 
gan. Cơ chế rối loạn dung nạp, rối loạn chuyển hoá glucose với bệnh gan mạn tính, xơ gan 
khá phức tạp và chưa hoàn toàn sáng tỏ. Để góp phần hiểu thêm vấn đề trên chúng tôi tiến 
hành nghiên cứu đề tài này nhằm mục tiêu: Đánh giá tỷ lệ RLDNG và ĐTĐ ở BN xơ gan. 
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ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
1. Đối tượng nghiên cứu. 
83 BN được chẩn đoán xơ gan do HBV, HCV hoặc do rượu điều trị tại Bệnh viện 103 từ 

tháng 7 - 2007 đến 7 - 2008. 
* Tiêu chuẩn lựa chọn: BN được chẩn đoán xác định xơ gan dựa vào lâm sàng và các xét 

nghiệm. 
* Tiêu chuẩn loại trừ: 

- BN đang bị hôn mê gan nặng. 
- Có tiền sử bệnh ĐTĐ trước khi chẩn đoán xơ gan. 
- Đang điều trị các thuốc có ảnh hưởng đến chuyển hóa glucose (truyền huyết thanh ngọt, 

corticoid và thuốc tránh thai...). 

2. Phương pháp nghiên cứu.  
Tiến cứu và mô tả cắt ngang.  
+ Chẩn đoán nguyên nhân xơ gan: 
- Xơ gan do viêm gan virut. 
. Viêm gan do HBV: có tiền sử viêm gan (HBsAg (+), HBV (+), (HCV(-), không có tiền sử 

nghiện rượu. 
. Viêm gan do HCV: có thể có tiền sử viêm gan, HCV (+), HBsAg (-), HBV (-), không có tiền 

sử nghiện rượu. 
- Xơ gan do rượu: BN có tiền sử nghiện rượu, xét nghiệm các dấu ấn virut B và C  đều  (-). 
+ Chẩn đoán ĐTĐ theo tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) (1999). 
+ Các đối tượng được khám lâm sàng toàn diện, siêu âm gan, xét nghiệm HBsAg, HBV, 

HCV, glucose máu lúc đói, nghiệm pháp dung nạp glucose (NPDNG). 
+ Xử lý số liệu: theo phương pháp thống kê y sinh học bằng phần mềm SPSS for windows 

11.5. 
Kết quả nghiên cứu 

1. Phân độ BN xơ gan theo tuổi, giới.  
Bảng 1: 

Nam Nữ Tổng    Giới 
 

Tuổi n % n % n % 

< 40 8 9,6 2 2,4 10 12,1 

40 - 60 44 53,0 2 2,4 46 55,4 

> 60 20 24,1 7 8,5 27 32,5 

Tổng 72 86,7 11 13,3 83 100 

  

Bảng 2: Phân bố  BN xơ gan theo nguyên nhân. 
Tổng cộng               (n = 83) Giới 

 

Nguyên nhân 

 

Nam 

 

Nữ n % 

HBV 30 8 38 45,8 



HCV 9 3 12 14,4 

Nghiện rượu 33 0 33 39,8 

Tổng số 72 11 83 100 
 

Tất cả BN xơ gan đều do viêm gan virut và do rượu. 50/83 BN (60,2%) viêm gan virut, 
trong đó HBV là 45,8% và HCV chỉ có 14,4%, tỷ lệ xơ gan do rượu là 39,8%. 

2. Nồng độ glucose máu lúc đói và sau NPDNG. 
* Nồng độ trung bình glucose máu lúc đói và sau NPDNG: 
Bảng 3: Nồng độ glucose máu lúc đói và sau làm NPDNG. 

Glucose (mmol/l) Xét nghiệm lúc 
đói lần  1 

(1) 

Xét nghiệm lúc đói lần 2 
(2) 

NPDNG (3)  

X ± SD 5,7 ± 2,5 6,1 ± 2,2 8,6 ± 4,2 

p p1,2 > 0,05; p1,3 > 0,05; p2,3 < 0,001 
 

Nồng độ glucose máu lúc đói trung bình lần 1 là 5,7 ± 2,5 mmol/l và lần 2 là 6,1 ± 2,0 
mmol/l. Sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p < 0,05). Nồng độ glucose máu sau 2 giờ 
làm NPDNG thu được là 8,6 ±       4,2 mmol/l.  

* Tỷ lệ BN ĐTĐ và RLDNG: 
Bảng 4: Tỷ lệ ĐTĐ và RLDNG. 

Nồng độ             đường máu 
sau NPDNG 

 
Phân loại 

Bình thường(< 7,8)   
n (%) 

RLDNG         (7,8 - 
11) n (%) 

ĐTĐ              (> 11) n (%) Tổng cộng          n (%) 

Bình thường            (< 6,1) 36 (43,4) 25 (30,1) 11 (13,25) 72 (86,7) 

RLDnG (6,1 - 6,9)  4 (4,8)  4 (4,8) 

ĐTĐ ( > 7)   7 (8,4) 7 (8,4) 

Tổng cộng (%) 36 (43,4) 29 (34,9) 18 (21,7) 83 (100) 
 

18 BN (21,7%) phát hiện ĐTĐ trong nhóm nghiên cứu, trong đó qua xét nghiệm glucose 
máu lúc đói phát hiện được 7 trường hợp và qua làm NPDNG là 11 BN, tỷ lệ RLDNG là 29 
BN (34,9%). 

Bảng 5: Tỷ lệ liên quan RLDNG và ĐTĐ theo nguyên nhân xơ gan. 

Nguyên nhân xơ gan  

Đặc          
điểm 

HBV            (n = 
38) 

HCV               (n = 12) Nghiện rượu     
(n = 33) 

 

p 

RLDNG 8 

21,1% 

7 

58,3% 

14 

42,4% 

p 1-2 < 0,05 

p 1-3 > 0,05 

p 2-3 > 0,05 

§T§ 8 

21% 

5 

41,7% 

5 

15,6% 

p 1-2 > 0,05 

p 1-3 > 0,05 

p 2-3 > 0,05 
 



Khi so sánh tỷ lệ RLDNG giữa 2 nhóm nhiễm HCV và nhiễm HBV (58,3% so với 21,1%), 
khác biệt có ý nghĩa, (p < 0,05).  

BÀN LUẬN 
 

- Xơ gan là bệnh mạn tính do sự biến đổi cấu tróc của các tiểu thùy gan, các tổ chức xơ 
sẹo làm đảo lộn các cấu tróc gan, dẫn đến mất dần chức năng gan. Nguyên nhân thường 
gặp của xơ gan là do rượu, viêm gan virut B, C, một số trường hợp không rõ nguyên 
nhân. Nghiên cứu 83 BN cho thấy xơ gan sau viêm gan vitru B chiếm tỷ lệ cao nhất 
(45,8%), tiếp đến là xơ gan do rượu (39,8%), viêm gan virut C chiếm 14,4%. Theo Henrik 
Toft và CS, tiên lượng sống sau 10 năm ở BN xơ gan do rượu là 34%, trong khi xơ gan 
sau viêm gan virut là 66% [6]. 

Tỷ lệ BN ĐTĐ, RLDNG ở BN xơ gan do rượu, sau viêm gan virut B, C khác nhau. ở 
nghiên cứu này: BN xơ gan virut C có tỷ lệ ĐTĐ 41,7% và RLDNG 58,3%, trong khi xơ gan 
sau viêm gan virut B tương ứng là 21% và 21,1%; xơ gan rượu là 15,6 và 42,4%. Sự khác 
biệt có ý nghĩa thống kê. Kết quả này cao hơn so với nghiên cứu của Arao và CS, xơ gan do 
viêm gan virut C có ĐTĐ là 30,8%, xơ gan do viêm gan virut B là 11,8%, nhưng tác giả thấy 
viêm gan virut C có chỉ số nguy cơ ĐTĐ týp 2 cao gấp 3,2 lần so với viêm gan virut B. Viêm 
gan virut C có liên quan chặt chẽ với nguy cơ xuất hiện ĐTĐ týp 2 [1, 2, 3]. 

- Cơ chế bệnh sinh của ĐTĐ trong bệnh gan chưa được hiểu đầy đủ. Xơ gan do rượu cã 
thể gây giảm tiết insulin do tổn thương tụy - là cơ chế rối loạn chuyển hóa. Nhưng RLDNG và 
ĐTĐ ở BN viêm gan mạn tính do virut có thể do giảm hấp thu glucose của tế bào gan, do 
giảm tính nhạy cảm của các tế bào với insulin. Nhiều nghiên cứu cho rằng tình trạng kháng 
insulin và giảm vận chuyển glucose, giảm chuyển hãa glucose theo con đường oxy hãa cã 
thể là nguyên nhân gây ĐTĐ ở BN xơ gan [2, 3, 5]. 
 

Kết luận 
 

Qua nghiên cứu RLDNG và ĐTĐ ở 83 BN xơ gan do HBV, HCV và do rượu chúng tôi rút 
ra một số kết luận sau: 

- Tỷ lệ RLDNG là 34,9%; tỷ lệ ĐTĐ là 21,7%. 

- Tỷ lệ RLDNG ở nhóm BN xơ gan do HCV là 58,3%, cao hơn so với nhóm xơ gan do 
rượu (42,4%) và xơ gan do HBV (21,1%). 

- Tỷ lệ ĐTĐ ở nhóm xơ gan do HCV là 41,7%, cao hơn so với ở nhóm xơ gan do rượu 
(28,6%) và xơ gan do HBV (18,4%). 
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